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Các thứ hạng và tiêu chuẩn của IUCN cho  
danh lục đỏ và sách đỏ  

 
(Đã được chấp thuận ở kỳ họp của Hội đồng IUCN, 

Gland - Thụy Sĩ, 30 tháng 4 năm 1994) 
 

Tuyệt chủng - EX 

Tuyệt chủng ngoài  
                                       Đủ                                                             thiên nhiên - EW 

                                    dẫn liệu                                                        Rất nguy cấp - CR 

               Bị đe dọa   Nguy cấp - EN  

        Sẽ nguy cấp - VU 

    Đánh giá        Phụ thuộc bảo tồn - cd 

ít nguy cấp - LR Sắp bị đe dọa - nt 

ít lo ngại - lc 

Thiếu dẫn liệu - DD 

Không đánh giá - NE 

1. EX - Tuyệt chủng - Extinct 
Một taxon được coi là tuyệt chủng khi không còn nghi ngờ là cá thể cuối cùng của taxon 
đó đã chết. 

2. EW - Tuyệt chủng ngoài thiên nhiên - Extinct in the wild 
Một taxon được coi là tuyệt chủng ngoài thiên nhiên khi chỉ còn thấy trong điều kiện 
gây trồng, nuôi nhốt (in captivity) hoặc chỉ là một (hoặc nhiều) quần thể đã tự nhiên hóa 
trở lại bên ngoài vùng phân bố cũ. 

3. CR - Rất nguy cấp - Critically Endangered 
Một taxon được coi là rất nguy cấp khi đang đứng trước một nguy cơ cực kỳ lớn sẽ bị 
tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một tương lai trước mắt, được xác định bởi một tiêu 
chuẩn bất kỳ nào dưới đây (A-E).  

A. Sự suy giảm quần thể dưới bất kỳ dạng nào dưới đây: 
1. Suy giảm ít nhất 80% theo quan sát, ước tính, suy đoán hoặc phỏng đoán trong 10 năm cuối 

hoặc 3 thế hệ cuối (lấy khoảng thời gian nào dài nhất) dựa trên (và xác định được) một 
trong các điểm dưới đây: 
(a). Quan sát trực tiếp. 

 (b). Chỉ số về sự phong phú thích hợp với taxon đó. 
(c). Sự suy giảm nơi cư trú, khu phân bố hoặc chất lượng nơi sinh cư. 

 (d). Mức độ khai thác hiện tại hoặc khả năng. 
(e). ảnh hưởng của các taxon di nhập, lai tạo, dịch bệnh, chất ô nhiễm, vật cạnh tranh, 
hoặc ký sinh. 
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2.  Suy giảm ít nhất 80%, theo dự đoán hoặc phỏng đoán, sẽ xảy ra trong 10 năm tới hoặc 3 
thế hệ tới (lấy khoảng thời gian nào dài nhất), dựa trên (và xác định được) một trong các 
điểm (b), (c), (d) hoặc (e) trên đây. 

B. Khu phân bố ước tính dưới 100km2, hoặc nơi cư trú ước tính dưới 10km2, ngoài ra còn chỉ 
ra được ít nhất 2 trong các điểm sau đây:  

1. Bị chia cắt nghiêm trọng hoặc chỉ tồn tại ở một điểm. 
2. Suy giảm liên tục, theo quan sát, suy đoán hoặc dự đoán, của một trong các yếu tố sau: 

(a). Khu phân bố. 
 (b). Nơi cư trú. 

(c). Phạm vi hoặc chất lượng nơi sinh cư. 
 (d). Số địa điểm tìm thấy hoặc số tiểu quần thể. 

(e). Số lượng cá thể trưởng thành. 
3. Dao động cực lớn của một yếu tố bất kỳ nào dưới đây: 
 (a). Khu phân bố. 

(b). Nơi cư trú. 
(c). Số địa điểm tìm thấy hoặc số tiểu quần thể. 

 (d). Số lượng cá thể trưởng thành. 
C. Quần thể ước tính chỉ dưới 250 cá thể trưởng thành và một trong các điểm dưới đây: 
1. Suy giảm liên tục ít nhất 25% trong 3 năm cuối hoặc trong thế hệ cuối (lấy khoảng thời 

gian nào dài nhất) hoặc: 
2. Suy giảm liên tục, theo quan sát, dự đoán hoặc suy đoán về số lượng cá thể trưởng thành và 

cấu trúc quần thể dưới một trong các dạng sau: 
(a). Bị chia cắt nghiêm trọng (nghĩa là không một tiểu quần thể nào ước tính có trên 50 cá 
thể trưởng thành). 
(b). Tất cả các cá thể chỉ ở trong một tiểu quần thể duy nhất. 

D. Quần thể ước tính chỉ dưới 50 cá thể trưởng thành. 
E. Phân tích định lượng cho thấy xác suất bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên ít nhất là 50% 

trong 10 năm hoặc 3 thế hệ (lấy khoảng thời gian nào dài nhất). 

4. EN - nguy cấp - Endangered 
Một taxon được coi là nguy cấp khi chưa phải là rất nguy cấp nhưng đang đứng trước 
một nguy cơ rất lớn sẽ bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một tương lai gần, được xác 
định bởi một tiêu chuẩn bất kỳ nào dưới đây (A-E). 

A. Suy giảm quần thể dưới bất kỳ dạng nào dưới đây: 
1. Suy giảm ít nhất 50%, theo quan sát, ước tính, suy đoán hoặc phỏng đoán trong 10 năm 

cuối hoặc 3 thế hệ cuối (lấy khoảng thời gian nào dài nhất) dựa trên (và xác định được) 
một trong những điểm dưới đây: 

 (a). Quan sát trực tiếp. 
(b). Chỉ số về sự phong phú thích hợp đối với taxon đó. 

 (c). Sự suy giảm nơi cư trú, khu phân bố và/hay chất lượng nơi sinh cư. 
(d). Mức độ khai thác hiện tại hoặc khả năng. 

 (e). Tác động của các taxon di nhập, lai tạo, dịch bệnh, chất ô nhiễm, vật cạnh tranh hoặc 
ký sinh. 

2.  Suy giảm ít nhất 50%, theo dự đoán hoặc phỏng đoán, sẽ xảy ra trong 10 năm tới hoặc 3 
thế hệ tới (lấy khoảng thời gian nào dài nhất), dựa trên (và xác định được) một trong những 
điểm (b), (c), (d) hoặc (e) trên đây. 

B. Khu phân bố ước tính dưới 5000km2, hoặc nơi cư trú ước tính dưới 500km2, ngoài ra còn 
chỉ ra được ít nhất 2 trong các điểm dưới đây: 

1. Bị chia cắt nghiêm trọng hoặc chỉ tồn tại ở không quá 5 điểm. 
2. Suy giảm liên tục, theo quan sát, suy đoán hoặc dự đoán, của một trong các yếu tố sau: 

(a). Khu phân bố. 
 (b). Nơi cư trú. 
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(c). Phạm vi hoặc chất lượng nơi sinh cư. 
 (d). Số địa điểm tìm thấy hoặc số tiểu quần thể. 

(e). Số lượng cá thể trưởng thành. 
3. Dao động cực lớn của một yếu tố bất kỳ nào dưới đây: 
 (a). Khu phân bố. 

(b). Nơi cư trú. 
(c). Số địa điểm tìm thấy hoặc số tiểu quần thể. 

 (d). Số lượng cá thể trưởng thành. 
C. Quần thể ước tính dưới 2500 cá thể trưởng thành và một trong các điểm dưới đây: 
1. Suy giảm liên tục ước tính ít nhất 20% trong 5 năm cuối hoặc 2 thế hệ cuối (lấy khoảng 

thời gian nào dài nhất) hoặc: 
2. Suy giảm liên tục, theo quan sát, dự đoán hoặc suy đoán về số lượng cá thể trưởng thành và 

cấu trúc quần thể dưới một trong các dạng sau: 
(a). Bị chia cắt nghiêm trọng (nghĩa là không một tiểu quần thể nào ước tính có trên 250 cá 
thể trưởng thành). 
(b). Tất cả các cá thể chỉ ở trong một tiểu quần thể duy nhất. 

D. Quần thể ước tính chỉ dưới 250 cá thể trưởng thành. 
E. Phân tích định lượng cho thấy xác suất bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên ít nhất là 20% 

trong 20 năm tới hoặc 5 thế hệ tới (lấy khoảng thời gian nào dài nhất). 

5. VU - sẽ nguy cấp - Vulnerable 
Một taxon được coi là sẽ nguy cấp khi chưa phải là rất nguy cấp hoặc nguy cấp nhưng 
đang đứng trước một nguy cơ lớn sẽ bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên trong một tương lai 
tương đối gần, được xác định bởi một tiêu chuẩn bất kỳ nào dưới đây (A-E). 

A. Suy giảm quần thể dưới bất kỳ dạng nào dưới đây: 
1. Suy giảm ít nhất 20%, theo quan sát, ước tính, suy đoán hoặc phỏng đoán trong 10 năm 

cuối hoặc 3 thế hệ cuối (lấy khoảng thời gian nào dài nhất) dựa trên (và xác định được) 
một trong những điểm dưới đây: 

 (a). Quan sát trực tiếp. 
(b). Chỉ số về sự phong phú thích hợp đối với taxon đó. 

 (c). Sự suy giảm nơi cư trú, khu phân bố và/hay chất lượng nơi sinh cư. 
(d). Mức độ khai thác hiện tại hoặc khả năng. 

 (e). Tác động của các taxon di nhập, lai tạo, dịch bệnh, chất ô nhiễm, vật cạnh 
tranh hoặc ký sinh. 

2. Suy giảm ít nhất 20%, theo dự đoán hoặc phỏng đoán, sẽ xảy ra trong 10 năm tới hoặc 3 thế 
hệ tới (lấy khoảng thời gian nào dài nhất), dựa trên (và xác định được) một trong các điểm 
(b), (c), (d) hoặc (e) trên đây. 

B. Khu phân bố ước tính dưới 20.000km2, hoặc nơi cư trú ước tính dưới 2000km2, ngoài ra còn 
chỉ ra được ít nhất 2 trong các điểm dưới đây: 

1. Bị chia cắt nghiêm trọng hoặc chỉ tồn tại ở không quá 10 điểm. 
2. Suy giảm liên tục, theo quan sát, suy đoán hoặc dự đoán, của một trong các yếu tố sau: 

(a). Khu phân bố. 
 (b). Nơi cư trú. 

(c). Khu phân bố, nơi cư trú và/hoặc chất lượng nơi sinh cư. 
 (d). Số địa điểm tìm thấy hoặc số tiểu quần thể. 

(e). Số lượng cá thể trưởng thành. 
3. Dao động cực lớn của một yếu tố bất kỳ nào dưới đây: 
 (a). Khu phân bố. 

(b). Nơi cư trú. 
(c). Số địa điểm hoặc số tiểu quần thể.  
(d). Số lượng cá thể trưởng thành. 
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C. Quần thể ước tính dưới 10.000 cá thể trưởng thành và một trong các điểm dưới đây: 
1. Suy giảm liên tục, ước tính ít nhất 10% trong 10 năm cuối hoặc 3 thế hệ cuối (lấy khoảng 

thời gian nào dài nhất) hoặc: 
2. Suy giảm liên tục, theo quan sát, dự đoán hoặc suy đoán về số lượng cá thể trưởng thành và 

cấu trúc quần thể dưới một trong các dạng sau: 
(a). Bị chia cắt nghiêm trọng (nghĩa là không một tiểu quần thể nào ước tính trên 1000 cá 
thể trưởng thành). 
(b). Tất cả các cá thể chỉ ở trong một tiểu quần thể duy nhất. 

D. Quần thể rất nhỏ hoặc thu hẹp lại dưới một trong các dạng sau: 
1. Quần thể ước tính chỉ dưới 1000 cá thể trưởng thành. 
2. Đặc trưng bởi sự thu hẹp nơi cư trú (điển hình là dưới 100km2) hoặc số địa điểm tìm thấy 

(điển hình là dưới 5). 
Taxon loại này sẽ dễ bị tác động bởi những hoạt động của con người (hoặc các biến cố mà 
tác động được tăng cường bởi các hoạt động con người) có thể có phản ứng rất nhanh trong 
một tương lai không lường trước được và do vậy, có thể sẽ trở thành rất nguy cấp, nguy 
cấp hoặc ngay cả tuyệt chủng trong một thời gian rất ngắn. 

E. Phân tích định lượng cho thấy xác suất bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên ít nhất là 10% 
trong 100 năm. 

6. LR - ít nguy cấp - Lower risk 
Một taxon được coi là ít nguy cấp khi không đáp ứng một tiêu chuẩn nào của các thứ hạng 
rất nguy cấp, nguy cấp hoặc sẽ nguy cấp. Thứ hạng này có thể phân thành 3 thứ 
hạng phụ: 

6. 1. Phụ thuộc bảo tồn (cd) - Conservation dependent 
Bao gồm các taxon hiện là đối tượng của một chương trình bảo tồn liên tục, riêng biệt cho 
taxon đó hoặc nơi ở của nó; nếu chương trình này ngừng lại, sẽ dẫn tới taxon này bị 
chuyển sang một trong các thứ hạng trên trong khoảng thời gian 5 năm. 

6. 2. Sắp bị đe doạ (nt) - Near threatened 
Bao gồm các taxon không được coi là phụ thuộc bảo tồn nhưng lại rất gần với sẽ 
nguy cấp. 

6. 3. ít lo ngại (lc) - Least concern 
Bao gồm các taxon không được coi là phụ thuộc bảo tồn hoặc sắp bị đe doạ. 

7. DD - thiếu dẫn liệu - Data deficient 
Một taxon được coi là thiếu dẫn liệu khi chưa đủ thông tin để có thể đánh giá trực tiếp 
hoặc gián tiếp về nguy cơ tuyệt chủng, căn cứ trên sự phân bố và tình trạng quần thể. 
Một taxon trong thứ hạng này có thể đã được nghiên cứu kỹ, đã được biết nhiều về sinh 
học, song vẫn thiếu các dẫn liệu thích hợp về sự phân bố và độ phong phú. Như vậy, taxon 
loại này không thuộc một thứ hạng bị đe dọa nào, cũng không tương ứng với thứ hạng LR 
(ít nguy cấp). 

8. NE - Không đánh giá - Not evaluated 
Một taxon được coi là không đánh giá khi chưa được đối chiếu với các tiêu chuẩn 
phân hạng. 

 


